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Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Luật Giáo dục năm 2005, Nghị quyết 40/2000/ QH 10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ; Nghị quyết 41/2000/ QH 10 về phổ cập giáo dục bậc Trung học cơ sở , Chỉ thị 40/CT-TW cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Nghị quyết 05/2005/NQ-CP cuả Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục . Tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 06-CT/TW cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng kết hợp thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ GD&ĐT phát động.


Căn cứ các nhiệm vụ chung của ngành và của bậc học , với mục tiêu xây dựng một môi trường sư phạm lành mạnh và đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục trong giai đoạn 2000-2010 , trường THCS Đa Phước định hướng phát triển trường lớp trong 5 năm học 2010-2015 như sau :

A.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG:

1.1. Đặc điểm tình hình : 



1.1.1. Môi trường bên trong : 
 Bảng 1. Số liệu Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên 2010-2015
	Năm học
	Số lớp
	Số học sinh
	CBQL
	Giáo viên
	Nhân viên

	2010-2011
	16
	646
	2
	33
	7

	2011-2012
	16
	671
	2
	33
	7

	2012-2013
	16
	682
	2
	33
	8

	2013-2014
	19
	763
	2
	36
	8

	2014-2015
	21
	859
	2
	36
	8


Dự báo số liệu

	Năm học
	TS
	TS
	LỚP 6
	LỚP 7
	LỚP 8
	LỚP 9

	
	Lớp
	HS
	Số

Lớp
	Số hs
	Số lớp
	Số hs
	Số lớp
	Số hs
	Số lớp
	Số hs

	2010-2011
	16
	646
	5
	195
	3
	140
	4
	160
	4
	151

	2011-2012
	16
	671
	4
	182
	5
	197
	4
	137
	4
	155

	2012-2013
	16
	682
	4
	180
	4
	179
	5
	195
	3
	128

	2013 – 2014
	19
	763
	6
	229
	4
	174
	4
	174
	5
	186

	2014 - 2015
	21
	859
	7
	291
	2
	226
	4
	180
	4
	162


   Bảng 2. Số liệu cơ sở vật chất 2012-2015
	       Năm học

Tiêu chí
	Năm học 2010-2011
	Năm học 2011-2012
	Năm học 2012-2013
	Năm học 2013-2014
	Năm học 2014-2015

	Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 
	5683
	5683
	5683
	5683
	5683

	1. Khối phòng học theo chức năng:
	19
	19
	19
	37
	37

	Số phòng học văn hoá:
	16
	16
	16
	30
	30

	Số phòng học bộ môn:
	
	
	
	
	

	- Phòng học bộ môn Vật lý:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng học bộ môn Hoá học:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng học bộ môn Sinh học:
	
	
	
	1
	1

	- Phòng học bộ môn Tin học:
	1
	1
	1
	2
	2

	- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ:
	
	
	
	1
	1

	- Phòng học bộ môn khác:
	
	
	
	1
	1

	2. Khối phòng phục vụ học tập:
	
	
	
	
	

	- Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng:
	
	
	
	
	

	- Phòng giáo dục nghệ thuật:
	
	
	
	
	

	- Phòng thiết bị giáo dục:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng truyền thống 
	
	
	
	
	

	- Phòng Đoàn, Đội:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập:
	
	
	
	
	

	- Phòng khác:...
	
	
	
	
	

	3. Khối phòng hành chính quản trị
	
	
	
	
	

	-    Phòng Hiệu trưởng
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng Phó Hiệu trưởng:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng giáo viên:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Văn phòng:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Phòng y tế học đường:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Kho:
	5
	5
	5
	5
	5

	- Phòng thường trực, bảo vệ
	1
	1
	1
	1
	1

	- Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ học sinh bán trú (nếu có)
	
	
	
	
	

	- Khu đất làm sân chơi, sân tập:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:
	2
	2
	2
	3
	3

	- Khu vệ sinh học sinh:
	8
	8
	8
	8
	8

	- Khu để xe học sinh:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Khu để xe giáo viên và nhân viên:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Nhà tập đa năng..
	
	
	
	
	

	4. Thư viện:
	1
	1
	1
	1
	1



	- Diện tích (m2) thư viện (bao gồm cả phòng đọc của giáo viên và học sinh):
	84
	84
	84
	84
	120

	- Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường (cuốn):
	4818
	5063
	5389
	6089
	6640

	- Máy tính của thư viện đã được kết nối internet (có hoặc không)
	Có
	Có
	Có
	Có 
	Có

	- Các thông tin khác (nếu có)...
	
	
	
	
	

	5. Tổng số máy tính của trường: 
	45
	45
	45
	58
	58

	- Dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý:
	5
	5
	5
	9
	9

	- Số máy tính đang được kết nối internet:
	45
	45

	45
	58
	58

	- Dùng phục vụ học tập: 
	40
	40
	40
	49
	49

	6. Số thiết bị nghe nhìn:
	
	
	
	
	

	- Tivi:
	2
	2
	2
	6
	7

	- Nhạc cụ:
	1
	1
	1
	2
	2

	- Đầu Video:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Đầu đĩa:
	1
	1
	1
	1
	1

	- Máy chiếu Projector:
	3
	3
	3
	5
	5

	- Thiết bị khác:...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. Các thông tin khác (nếu có)...
	
	
	
	
	



Bảng 3. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm tới
	         Năm học

Tiêu chí 
	Năm học 2010-2011
	Năm học 2011-2012
	Năm học 2012-2013
	Năm học 2013-2014
	Năm học 2014-2015

	Tổng kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước
	2.756.896.012
	3.710.452.753
	4.164.173.500
	4.886.102.500
	5.138.254.000

	Tổng kinh phí huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân,...
	115.300.000
	152.540.000
	217.600.000
	368.600.000
	174.800.000

	Các thông tin khác (nếu có)...
	
	
	
	
	


  
 Bảng 4. Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Nâng chuẩn
	1. Đại học 
	
	2
	
	
	

	
	2. Cao đẳng
	
	
	
	
	

	Lý luận

chính trị
	1. Sơ cấp chính trị
	
	
	
	
	

	
	2. Trung cấp chính trị
	
	
	1
	5
	2

	
	3. Cao cấp chính trị
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ
	1. Chứng chỉ A
	
	
	
	
	

	
	2. Chứng chỉ B
	
	
	
	
	

	
	3. Chứng chỉ C
	
	
	
	
	

	
	4. Cử nhân Anh văn
	
	
	
	
	

	
	5. Trình độ B2
	
	
	
	
	

	Tin học 
	1. Chứng chỉ A
	
	
	
	
	

	
	2. Chứng chỉ B
	
	
	
	
	

	
	3. Chứng chỉ C
	
	
	
	
	

	
	4. Cử nhân Tin học
	
	
	
	
	

	
	5. Chứng chỉ UDCNTT
	
	
	
	
	

	Sau đại học 
	1. Chuyên ngành QLGD 
	
	
	
	
	

	
	2. Chuyên ngành  
	
	
	
	
	

	   QLGD
	1.Trung cấp
	
	
	
	
	

	
	2. Cử nhân
	
	
	
	
	


 Bảng 5. Sơ đồ tổ chức


[image: image1]

a) Mặt mạnh : 


- Đội ngũ: đã chuẩn hóa 100%, trên chuẩn 61,2%. Đến năm học 2009-2010: 28/31 giáo viên trên chuẩn, tỉ lệ 90,3%. Tay nghề xếp loại đến 2009 : 93,5% đạt loại khá và tốt. Đa số có lòng yêu thương học sinh, gắn bó với công việc và có nhiều sáng tạo, cố gắng để đạt kết quả khá tốt trong giảng dạy, gíao dục học sinh.


- Học sinh: Đa số có ý thức, chăm chỉ học tập và rèn luyện; tham gia tốt các phong trào của nhà trường và khả năng học tập đạt yêu cầu chương trình cấp lớp.


- Máy móc, thiết bị khá đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.


- Cơ cấu tổ chức, nhân sự của nhà trường ổn định, đầy đủ các chức danh cần thiết để điều hành và làm việc nhanh gọn.



b) Mặt yếu : 


- Đội ngũ: Trình độ tay nghề không đồng đều. Một vài giáo viên chưa xây dựng được mối quan hệ thông cảm, chia sẻ với học sinh, chưa quan tâm sâu sát học sinh  và thiếu tự tin trong học tập.


- Học sinh : Còn yếu về kỹ năng sống, một số thiếu tự tin trong học tập, một số thiếu sự chăm sóc của gia đình, thiếu động cơ học tập.


- Trường còn thiếu : các phòng học bộ môn, phòng  làm việc của giáo viên, phòng hội họp. Tóm lại cơ sở vật chất lâu năm, xuống cấp. Thiếu giáo viên  bộ môn KTPV, tin học.



1.1.2. Môi trường bên ngoài : 


- Địa bàn trường đóng là xã nghèo của huyện Bình Chánh dọc quốc lộ 50 trên đà đô thị hóa, các dịch vụ giải trí điện tử ảnh hưởng phần nào đến môi trường giáo dục đạo đức học sinh.Dân cư đa số là người dân lao động, nông dân  có thu nhập thấp. Người thất nghiệp và không có việc làm ổn định chiếm một tỉ lệ lớn.


- Có nhiều đoàn thể, mạnh thường quân rất chú ý hỗ trợ hoạt động giáo dụcï vì người nghèo trên địa bàn xã.


- Còn nạn trộm cắp nhỏ, tụ điểm trò chơi  điện tử ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.


- Một số người dân chưa ý thức về việc giữ gìn vệ sinh công cộng và trật tự an toàn giao thông nên quanh trường cảnh quan còn đôi chỗ chưa đẹp.


a) Cơ hội : 


- Trường có khả năng phát triển tốt về phong trào giảng dạy, tham gia các phong trào do Phòng và Sở phát động.


- Trường được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, ban ngành,  đoàn thể, hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh.


b) Thách thức : 


- Tuyên truyền nhận thức của cha mẹ học sinh về giá trị của văn hóa  với cuộc sống bản thân từng con người.

          - Tham mưu các cấp lãnh đạo sớm xây dựng trường đạt chuẩn.

          - Xây dựng đội ngũ đồng bộ về số lượng, đảm bảo chất lượng.


- Ổn định trường lớp, xây dựng môi trường học tập tích cực, chủ động.


1.2. Các vấn đề chiến lược :


- Danh mục vấn đề : 



1.2.1. Giữ vững và phát triển các ưu điểm hiện có 



1.2.2. Hiện đại hóa điều kiện giảng dạy và học tập để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện.



1.2.3. Giáo dục học sinh có kiến thức cơ bản và ứng dụng vào cuộc sống của mình; có hiểu biết về cuộc sống xung quanh; sôi nổi, tự tin trong học tập.


- Nguyên nhân của vấn đề : Những mặt còn yếu kém của nhà trường và khả năng phát triển của trường trong điều kiện cạnh tranh hiện nay.


- Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết : 



+ Bổ sung các điều kiện cần và đủ để phát triển hoạt động giáo dục.



+ Chú ý việc dạy học để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống ,xã hội : gia đình cần con em mình phát triển như thế nào? Xã hội cần một người công dân tương lai như thế nào ? Em là con người như thế nào qua việc được giáo dục ở trường?...

2.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:


2.1. Sứ mạng : 

“ Dạy học sinh trong lứa tuổi trung học cơ sở hiểu biết những điều cơ bản của cuộc sống; năng động, nhiệt tình, hòa nhập tự tin trong học tập và rèn luyện kỹ năng sống ; yêu thương người thân và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng có lòng tự trọng và lòng nhân ái”

2.2. Giá trị : 


- Đội ngũ sư phạm có trình độ cao, có lòng tận tâm yêu nghề, có lòng yêu thương học sinh  , tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.


- Trường có truyền thống giáo dục đạt khá tốt các phong trào  và có hướng bồi dưỡng năng lực học sinh giỏi tốt.


2.3. Tầm nhìn : 

Xây dựng Trường THCS Đa Phước là trường theo đúng mục tiêu chiến lược về giáo dục con người mới XHCN Việt Nam: tự tin, có hiểu biết cơ bản tốt, có lòng yêu nước, có kỹ năng sống hợp tác và thích ứng với môi trường.
3. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC :


3.1. Mục tiêu chung : 


* Đối với giáo viên, nhân viên: 


- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”với trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành luật pháp, không vi phạm đạo đức nhà giáo, đẩy lùi suy thóai về chính trị và lối sống.

 
- Thực hiện cuộc vận động  xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.


- Thực hiện cuộc vận động :“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”thường xuyên tự học, tự rèn, sáng tạo trong giáo dục và giảng dạy.

           
* Đối với học sinh :


Mục tiêu của giáo dục phổ thông theo điều 27 của Luật Giáo dục (2005) đã được quy định là :


“ Giáo dục trung học nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những  hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động ”.
    
- Giáo dục học sinh các nề nếp, kỉ cương trong nhà trường, ở gia đình cũng như ngoài xã hội. Biết vận dụng các kiến thức đạo đức đã học vào thực tế cuộc sống ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội .

        
- Tạo cho các em một ý thức về mối liên hệ giưã học sinh và cuộc sống cộng đồng. Qua đó, giáo dục các em biết phân biệt phải trái, điều thiện, điều ác, ngoan ngoãn, lễ phép có lòng nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

 
3.2. Mục tiêu cụ thể : 

           
* Đối với CB-GV-NV:


- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thấu hiểu nhiệm vụ nhân viên nhà nước và nghĩa vụ người công dân trong giai đoạn đổi mới và phát triển của đất nước.

        
- Tập thể SP nhà trường được phổ biến và quán triệt những chính sách , đường lối cuả Đảng và Nhà nước , những chủ trương cuả ngành và nghị quyết cuả Đảng bộ để nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và những quy định cuả ngành; có lòng tự trọng nghề nghiệp, giữ gìn đạo đức nhà giáo không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo. 


- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được hỗ trợ và bồi dưỡng năng lực chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; cùng nhà trường xây dựng tốt môi trường sư phạm: thân thiện, chia sẻ, đoàn kết để cùng tiến bộ và hoàn thành sứ mạng của nhà trường.

           
* Đối với học sinh :

        
- Ở trường : Giáo dục học sinh biết sống có trách nhiệm với bản thân, với người thân và với cộng đồng xã hội; ý thức được việc học tập là vì bản thân, vì gia đình và vì trách nhiệm công dân; tôn trọng nội quy nhà trường, lễ độ với thầøy cô giáo và nhân viên phục vụ; chan hoà thân mật đoàn kết với bạn bè, biết bênh vực lẽ phải, chăm lo học tập rèn luyện thân thể; học tốt các môn học văn thể mỹ, có tác phong nghiêm chỉnh, nhiệt tình tham gia các phong trào cuả nhà trường  Đoàn –Đội, biết nói điều hay làm điều tốt,không nói tục chửi thề … 
        
- Ở gia đình: Giáo dục học sinh biết yêu mến kính trọng ông bà cha mẹ, thương yêu đùm bọc anh chị em. Biết giúp đỡ cha me, người thânï những việc vừa sức, biết chăm lo việc học tập của bản thân ở nhà.


- Ngoài xã hội : Có tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương yêu giúp đỡ người già tàn tật, trẻ em không nơi nương tưạ, tham gia nhiệt tình các phong trào cứu trợ, đền ơn đáp nghiã. Tôn trọng những quy tắc xã hội, những quy định nơi công cộng, những quy định về giao thông và trật tự vệ sinh, biết sống văn minh lịch sự. Có ý thức bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên .
B. các NHÓM giẢi pháp:

 1. Nhóm giải pháp tổ chức nhà trường:

   Để đạt được hiệu quả và mục tiêu giáo dục, trước hết nhà trường phải có tổ chức nhà trường là một khối thống nhất hoàn chỉnh, hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Muốn như vậy nhà trường cần phải :

    - Làm tốt công tác dự báo tình hình số liệu học sinh, số lớp học hàng năm của nhà trường  nhằm:

      + Tránh tình trạng cơ sở vật chất trường lớp không đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học của nhà trường. 

      + Chủ động ổn định sỉ số học sinh, số lớp học.

    - Xây dựng, quy định nhiệm vụ – quyền hạn cụ thể, mối quan hệ giữa các tổ chức cá nhân trong nhà trường; sinh hoạt giúp cho từng thành viên trong tập thể nắm rõ những quy định nhằm làm cho tổ chức nhà trường là một khối thống nhất hoàn chỉnh cùng thực hiện mục tiêu chung.

    - Thành lập đầy đủ các hội đồng trong nhà trường, các hội đồng hoạt động thông qua kế hoạch cụ thể và phải dân chủ, công khai nhưng trên cơ sở tập trung dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị; nhất thiết phải có sơ kết, đánh giá hoạt động định kỳ trong tập thể để cả tập thể cùng nhau phân tích rút ra những mặt tốt, những mặt hạn chế nhằm phát huy và khắc phục đưa họat động nhà trường đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực .

    - Sắp xếp và chấn chỉnh lại cơ cấu tổ chuyên môn nhân sự, họat động. Loại bỏ tư tưởng vì vị nể nên chọn những giáo viên công tác lâu năm làm tổ trưởng nhưng không giúp cho hoạt động của tổ đạt hiệu quả; mạnh dạn đề chọn những giáo viên trẻ có năng lực làm tổ trưởng; đề xuất với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường Bồi dưỡng giáo dục tạo điều kiện cho các tổ trưởng chuyên môn được tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ trưởng chuyên môn.

    - Đề xuất với lãnh đạo và tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm nhân sự cho tổ Văn phòng, không để cho một người phải kiêm nhiệm nhiều công việc ; giúp cho mọi thành viên trong tổ Văn phòng quán triệt được chủ trương, đường lối trong giáo dục của ngành để mọi thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.

   - Tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo Đảng ủy địa phương để làm tốt công tác phát triển Đảng tại đơn vị. các đoàn thể trong nhà trường phát huy tốt vai trò của mình, giới thiệu cán bộ, giáo viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng.

   - Đối với các đoàn thể – các tổ chức quần chúng trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hiệu trưởng cần xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ theo cơ chế: “ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ tập thể”. Từ đó, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học nói chung và mục tiêu kế họach của nhà trường nói riêng.

   - Đặc biệt với Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, để khắc phục những mặt yếu và hạn chế vốn có của hai tổ chức này, Hiệu trưởng nhất thiết phải tạo điều kiện, giúp đỡ cho cán bộ Đoàn và giáo viên làm công tác phụ trách Đội được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội; kích thích, khuyến khích mọi thành viên nhà trường tham gia công tác Đoàn – Đội để khắc phục và loại bỏ triệt để tình trạng phải “ độc diễn ” của cán bộ Đoàn và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. 

 2. Nhóm giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ :

   a.  Cán bộ quản lý :

     Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới quản lý hàng năm đạt hiệu quả .
   b.  Giáo viên :

     - Trước hết, Hiệu trưởng tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ về mọi mặt: nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, hoàn cảnh sống, xu hướng tâm lý … Trên cơ sở đó, sắp xếp – bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy được khả năng từng thành viêc, đảm bảo hòan thành tốt nhiệm vụ được giao.

    - Xây dựng tốt bộ máy tổ chức của nhà trường cho hợp lý. Trong đó, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo khối lượng công tác vừa phải và tương đối đồng đều đối với giáo viên, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của từng giáo viên khi phân công nhằm tạo ra họat động nhịp nhàng .

    - Xây dựng kế họach bồi dưỡng và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ, xem đây là mục tiêu – chương trình hành động liên tục, lâu dài của nhà trường:
+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tự học nâng cao trình độ chuyên

môn, tham gia dự các lớp – khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, học đại học hóa, trên đại học.

     + Khuyến khích, động viên khen thưởng cho giáo viên tự bồi dưỡng có kết quả tốt.

     + Trước mắt, trường có 06 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, Hiệu trưởng cần xem đây là lực lượng nòng cốt, cố vấn – tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức, xây dựng các chuyên đề, thao giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng trong tập thể giáo viên nhằm giúp giáo viên tay nghề khá dần dần đạt giỏi.

     + Đối với giáo viên có tay nghề trung bình hoặc chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, Hiệu trưởng cần tạo điều kiện giúp đỡ nâng cao tay nghề, tránh áp đặt chỉ bảo.

     + Tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên.

    - Xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết trong đội ngũ, từng thành viên chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhằm có được một đội ngũ đồng đều về trình độ.

    - Xem vấn đề chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho đội ngũ cũng là một biện pháp hữu hiệu để xây dựng và phát triển đội ngũ.

    - Tiến hành kiểm tra, đánh giá một cách khoa học, khách quan về đội ngũ. Trên cơ sở đó, phát hiện những mặt mạnh – yếu của đội ngũ để kịp thời phát huy và khắc phục, từng bước làm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ hàng năm.

   c.  Nhân viên:

    - Đề xuất với lãnh đạo tạo điều kiện cho cán bộ – nhân viên nghiệp vụ được đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ.

    - Làm cho đội ngũ nhân viên nhận thức được nghĩa vụ phải gắn công việc cụ thể của mình vào mục tiêu chung của nhà trường.

 3.  Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

      Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhóm giải pháp. Bởi nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “ Nâng cao dân trí – đào tạo nhân lực – bồi dưỡng nhân tài ” sao cho có hiệu quả. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ ấy  nhà trường phải phấn đấu đạt chuẩn quy định về các mặt: tổ chức nhà trường, xây dựng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 

     Song song đó, nhà trường cũng cần đề ra những biện pháp cụ thể khác để trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

   a. Để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nhà trường cần:

    - Tổ chức chuyên đề, hội thảo trong tập thể về vấn đề “ chống lưu ban-bỏ học” để tìm ra giải pháp thiết thực, có hiệu quả.

    - Phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường bằng một chương trình hành động cụ thể, xuyên suốt nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, vận động học sinh bỏ học ra lớp.

    - Tạo nguồn quỹ khuyến học thường xuyên để có thể hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học.

    - Tham mưu, đề xuất ý kiến với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đưa  việc từng gia đình, xóm ấp đảm bảo cho con em được đến trường vào thành  một trong những tiêu chuẩn cần thiết để bình chọn ấp văn hóa – gia đình văn hóa tại địa phương nhằm tạo động lực cho mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức trong việc tạo điều kiện cho con em đến trường, không phải bỏ học. 

  b.  Để nâng cao chất lượng giáo dục : 

   - Huy động toàn thể giáo viên tham gia điều tra cơ bản, nắm được tình hình học sinh về mọi mặt vào đầu năm, giữa năm, cuối năm; phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp kết quả điều tra để từ đó khắc phục và chấn chỉnh những mặt hạn chế trong họat động học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên .

   - Xây dựng cơ cấu tổ chức chuyên môn nhà trường thống nhất, hợp lý, phân công cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm; phân công chuyên môn cho giáo viên chú ý đến năng lực, nguyện vọng của giáo viên và đặc biệt phải cân đối hài hòa về chất lượng giáo viên giữa các lớp trong cùng khối.

   - Xây dựng kế hoạch và đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dạy học của trường, kế họach tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học của giáo viên theo đúng quy định, biên chế năm học .

   - Xây dựng họat động của tổ, nhóm chuyên môn; thường xuyên dự sinh họat với tổ, quản lý chất lượng, việc thực hiện quy chế, nề nếp dạy học, chất lượng tay nghề giáo viên: thao giảng, dự giờ, chấm trả bài cho học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, thi tay nghề giáo viên …

   - Một yêu cầu có tính chất biện pháp có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng dạy học của nhà trường nói chung và đối với bản thân giáo viên nói riêng là bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ tay nghề giáo viên. Đây là một biện pháp với yêu cầu phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài. Các bộ phận, cá nhân: Phó Hiệu trưởng chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên phải xác định, lập kế hoạch cụ thể về nội dung, thời gian, mức độ cần đạt trong công tác bồi dưỡng, nâng cao tay nghề; Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đối tượng, tổ chức báo cáo kinh nghiệm, những điển hình trong công tác bồi dưỡng để tập thể học tập.

    - Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhất thiết phải thực hiện tốt các biện pháp kích thích các hoạt động dạy học:

     + Đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc cho CBGVNV.

     + Phát huy năng lực của giáo viên giỏi, xây dựng nòng cốt – lực lượng cốt cán cho phong trào dạy học trong nhà trường.

     + Xây dựng nguồn quỹ cho họat động dạy học; khen thưởng, khuyến khích vật chất xứng đáng ; động viên tinh thần kịp thời.

     + Tổng hợp – so sánh – phân tích kết quả giảng dạy qua các kỳ kiểm tra chung để khen thưởng, chấn chỉnh việc giảng dạy trên lớp của giáo viên.

     + Xây dựng phong trào thi đua dạy tốt – học tốt bằng nhiều hình thức.

    - Đối với hoạt động học tập của học sinh, nhà trường cũng cần chú trọng tiến hành các biện pháp quản lý, kích thích hứng thú học tập, thi đua trong học sinh: 

     + Phối hợp Đoàn – Đội tổ chức phong trào thi đua học tốt, biểu dương kịp thời gương học tốt trong học sinh.

     + Phối hợp chặt chẽ các lực lượng : Đoàn – Đội, giáo viên chủ nhiệm, giám thị, phụ huynh học sinh … để quản lý, uốn nắn thường xuyên nề nếp học tập của học sinh.

   - Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh.

 4.  Nhóm giải pháp về xây dựng cơ sở vật chất – thiết bị :

  a. Sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất – thiết bị hiện có:
    - Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện: khóa, kệ, tủ, thuốc chống mối mọt, dụng cụ PCCC …

   - Xây dựng nội quy sử dụng gắn liền với trách nhiệm.

   - Xây dựng bộ phận chuyên trách bảo vệ, phân công giao trách nhiệm rõ ràng 

   - Đảm bảo sử dụng hợp lý có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời.

   - Tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức về giữ gìn cơ sở vật chất, trường lớp sạch đẹp (đưa vào tiêu chuẩn thi đua, đánh giá xếp loại hạnh kiểm).

   b. Đầu tư, trang bị, cải tạo từng bước, xây dựng thêm cơ sở vật chất – thiết bị:

   - Có kế hoạch, lập dự trù sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất bằng nguồn kinh phí cơ sở vật chất và học phí kịp thời, có hiệu quả.

   - Tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo có kế hoạch và tiến hành đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất cho nhà trường như: xây dựng nhà tập đa năng.

   - Khi có xây dựng, sửa chữa lớn, nhà trường tham mưu – đề xuất với các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho nhà trường – với tư cách là người sử dụng cơ sở vật chất – được quyền phối hợp chặt chẽ với người thiết kế công trình của nhà trường.

   - Tuyên truyền trong Phụ huynh học sinh, địa phương quan điểm: “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” để kêu gọi, vận động, tranh thủ sự hỗ trợ đóng góp của các lực lượng xã hội, tạo nguồn kinh phí nhất định cho việc cải tạo, trang bị thêm cơ sở vật chất cần thiết cho nhà trường.

 5.  Nhóm giải pháp về công tác xã hội hóa giáo dục:
   - Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng mối quan hệ bền vững lâu dài với cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo, phát huy uy tín của cấp Ủy và chính quyền địa phương tác động tới các lực lượng giáo dục xã hội làm cho các lực lượng có sự phối hợp, hỗ trợ cho nhà trường một cách thiết thực, có hiệu quả: trợ cấp học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, vận động học sinh bỏ học ra lớp, động viên khen thưởng giáo viên giỏi, đảm bảo an ninh ở địa phương, các xí nghiệp cơ sở sản xuất tại địa phương tạo điều kiện cho học sinh tham quan hướng nghiệp …

   - Đề xuất với cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương chỉ đạo cho Ban Văn hóa – Thông tin của xã có trách nhiệm tận dụng các phương tiện truyền thông để cổ vũ, kích thích, tuyên dương các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực trong công tác hỗ trợ cho giáo dục của nhà trường.

   - Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động làm cho các lực lượng giáo dục xã hội nhận thức rõ và đầy đủ trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Tổ chức chuyên đề “ Văn hóa giao tiếp trong và ngoài nhà trường”

   - Xây dựng lực lượng nòng cốt ở nhà trường có khả năng tham gia tích cực công tác, hoạt động xã hội ở địa phương để tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương.

   - Phấn đấu tạo được uy tín đối với địa phương bằng kết quả giáo dục của nhà trường để từ đó xây dựng mối quan hệ, liên kết thuận lợi làm cho chính quyền địa phương càng tích cực hỗ trợ cho nhà trường. Ký kết liên tịch giữa nhà trường và công an địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ký kết liên tịch giữa thông tin văn hóa, hội phụ nữ, xã đoàn, nhà trường về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

   - Cố gắng xây dựng mối quan hệ, liên kết giáo dục – dưới hình thức đỡ đầu – với các cơ sở sản xuất, các tổ chức chức năng của địa phương nhằm huy động được sự hỗ trợ về vật chất – tinh thần cho nhà trường .

   - Đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh:

   - Thường xuyên liên hệ, tuyên truyền làm cho Phụ huynh học sinh xác định đầy đủ và đúng đắn trách nhiệm đối với vấn đề giáo dục con em sao cho thích hợp, loại bỏ tư tưởng “ khoán trắng ” cho nhà trường.

   - Tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Ban Đại diện cha mẹ học sinh để làm cho họat động cha mẹ học sinh góp phần thiết thực vào công tác giáo dục của nhà trường.
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